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đồ án môn học số 1

nhiệm vụ thiết kế nhà máy sản xuất gốm sứ
1. Cơ sở thiết kế 
1.1 Các đặc điểm chung
Nhà máy sản xuất gốm sứ sản xuất các sản phẩm sứ vệ sinh và phụ kiện trang trí nội thất cho khu vệ sinh. 
Nhà máy có công suất 600000sản phẩm/năm.

Số lượng công nhân: 600 người.

Nhà máy làm việc 3 ca/ngày.

Nhà máy thuộc loại  hình công nghiệp xây dựng có mức độ vệ sinh công nghiệp cấp IV.

Nhu cầu diện tích lô đất 6-7 ha.

1.2  Địa điểm xây dựng

Nhà máy được đặt trong khu công nghiệp tập trung. Từng sinh viên sẽ tự lựa chon  địa điểm xây dựng nhà máy theo các lô đất của các khu công nghiệp kèm theo.

Vị trí địa điểm cho các thông tin về hình dáng khu đất, hướng khu đất và các tuyến giao thông tiếp cận với khu đất xây dựng XNCN. 

Các chỉ giới xây lùi cách lộ giới các tuyến đường bao quanh khu đất là 10m. Chỉ giới xây lùi cách hàng rào các nhà máy lân cận 8m.

Mật độ xây dựng khống chế trong khu đất không vượt quá 50%. Diện tích cây xanh đảm bảo tối thiểu 10% diện tích khu đất.

1.3 Tóm tắt đặc điểm công nghệ sản xuất toàn nhà máy
Công nghệ sản xuất gốm sứ được chia thành hai quy trình chính: Quy trình sản xuất xương men và quy trình sản xuất gốm sứ.
a) Quy trình sản xuất xương men (đất dẻo):

Nguyên liệu gồm có cao lanh, đá trường thạch, đất sét trắng. Các nguyên liệu trên được phối chế theo tỷ lệ nhất định, phù hợp với nhiệt độ nung theo yêu cầu sản xuất sản phẩm gốm và sứ.
Nguyên liệu sau phối chế được đưa vào bình nghiền bi, nghiền trong khoảng 48 giờ. 
Sau khi kiểm ra độ nhỏ của hạt đạt yêu cầu quy định, nguyên liệu nghiền đuợc đưa qua bộ phận lọc để loại bỏ tạp chất và những hạt có kích thước lớn. Tiếp đó nguyên liệu được bơm qua bộ phận khử từ tạo thành nguyên liệu sạch.
Nguyên liệu sạch được đưa vào máy ép lọc khung bàn, được lấy ra khi độ ẩm nguyên liệu chỉ còn 22-24%, đưa qua phòng ủ ẩm trong thời gian ít nhất 15 ngày. Quá trình ủ có tác dụng làm tăng độ dẻo của nguyên liệu, dễ tạo hình trong quá trình sản xuất. Nguyên liệu sau khi ủ được đưa qua máy luyện và hút chân không, sau đó đóng vào túi nilong để bảo quản và vận chuyển.
Trước khi đưa vào sản xuất đại trà, phải nung thử nguyên liệu nhằm kiểm tra chất lượng. Để đảm bảo tính ổn định, không xảy ra các sai sót, mỗi lô hàng đất dẻo có khối lượng khoảng 150-200T.

b) Quy trình sản xuất gốm sứ:
Đất dẻo trước khi đưa vào tạo hình sẽ được đưa qua máy luyện và hút chân không lần hai và được đùn ra với các kích thước có đường kính khác nhau tuỳ thuộc vào loại sản phẩm sản xuất. Sau đó được đưa qua bàn cắt và vào máy ép lăn tạo thành sản phẩm thô. Sản phẩm thô được đưa qua buồng sấy, tiếp đó được đưa qua các công đoạn: sửa, nung sơ với nhiệt độ nung 700oC, chuốt hàng, trang trí sản phẩm, làm men, cắt chân và đưa vào lò nung. Sản phẩm ra lò sẽ được kiểm tra, phân loại, mài chân, đóng gói và xuất xưởng. 
Quá trình nung sẽ quyết định sản phẩm là gốm hay sứ.
Lò nung là thiết bị quan trọng trong sản xuất gốm sứ. Trong đồ án lò nung là loại lò tuynen. Năng lượng xử dụng trong lò nung là điện.







Sơ đồ dây chuyền công nghệ toàn nhà máy
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1.4  Tóm tắt đặc điểm công nghệ sản xuất của phân xưởng sản xuất sứ
Trong nhà máy sản xuất gốm sứ có ba phân xưởng chính: Phân xưởng sản xuất đất dẻo, phân xưởng sản xuất sứ và phân xưởng sản xuất gốm. Trong đó phân xưởng sản xuất sứ có quy mô lớn nhất. 
Trong đồ án sinh viên thiết kế kiến trúc phân xưởng sản xuất sứ.

Phân xưởng sản xuất sứ bao gồm các không gian chức năng chính:

- Khu vực tiếp nhận nguyên liệu;

- Khu vực nghiền bi; 

- Khu vực chứa hồ (đất sét dẻo);
- Khu vực đúc rót tạo hình dáng sản phẩm;
- Khu vực sản xuất men;
- Khu vực buồng sấy sơ bộ;
- Khu vực hoàn thiện sản phẩm thô;
- Khu vực phun men;
- Khu vực lò nung ( dạng tuynen hoặc con thoi). 

Phân loại chất lượng, mài chân, đóng gói sản phẩm diễn ra trong khu vực kho thành phẩm đặt kề liền với phân xưởng sản xuất sứ.
Quá trình sản xuất sinh nhiều nhiệt, vì vậy công trình đòi hỏi yêu cầu cao về thông gió tự nhiên kết hợp thông gió nhân tạo.
Công trình phục vụ sinh hoạt (thay quần áo, tắm rửa) bố trí tập trung tại khu vực trước nhà máy. 
Sơ đồ mặt bằng, mặt cắt phân xưởng sản xuất sứ  
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1: Khu vực tiếp nguyên liệu (đất dẻo)-cân; 2,3: Băng tải; 4: Băng tải di động; 5,6,7: Máy nghiền bi; 8,9,10: Khu vực bể chứa hồ (đất dẻo); 11,12: Máy đúc, rót; 13: Đường ống cấp hồ;14,15: Máy nghiền bi sản xuất men; 16: Bồn chứa men; 17: Buồng sấy; 18: Bàn xoay hoàn thiện sản phẩm; 19: Dây chuyền phun men; 20: Robot phun men; 21: Lò nung tuynen 1; 22: Đường ống thu hồi nhiệt; 23: Bàn phun men thủ công; 24: Lò nung kiểu shuttle (con thoi); 25 Lò nung tuynen 2.
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Mặt bằng bố trí trang thiết bị và công nghệ trong phân xưởng sản xuất sứ.
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Sơ đồ mặt cắt bố trí công nghệ trang thiết bị phân xưởng sản xuất sứ


1.5 Các hạng mục công trình trong nhà máy

	TT
	Hạng mục công trình
	Nhu cầu diện tích (m2)
	Số tầng
	Chiều cao (m)
	Ghi chú

	1
	Kho nguyên liệu đất 
	3000
	1
	6
	

	2
	Phân xư​ởng sản xuất đất dẻo
	2000
	1
	6
	

	3
	Phân x​ưởng sản xuất sứ
	14688
	1
	6
	

	4
	Phân x​ưởng sản xuất gốm
	2808
	1
	6
	

	5
	Kho thành phẩm
	3672
	1
	6
	Kề liền phân xưởng sản xuất sứ

	6
	Phân x​ưởng khuôn thạch cao
	144
	1
	6
	

	7
	Hành chính, quản lý
	800
	2
	
	

	8
	Công trình phục vụ sinh hoạt
	1200
	
	
	

	9
	Phân xư​ởng cơ khí 
	648
	1
	6
	

	10
	Trạm biến thế và trạm phát điện dự phòng
	200
	
	
	

	11
	Trạm cấp nư​ớc sạch
	400
	
	
	

	12
	Trạm xử lý nư​ớc thải 
	800
	
	
	

	13
	Bãi phế thải
	500
	
	
	

	14
	Cổng, th​ường trực 
	45
	
	
	

	15
	Ga ra xe đạp, xe máy
	500
	
	
	

	16
	Bãi đỗ xe con
	600
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	32005
	
	
	


2. nội  dung đồ án ktcn1
Đồ án gồm 2 phần: Quy hoạch mặt bằng chung XNCN và thiết kế nhà sản xuất.

2.1 Quy hoạch mặt bằng chung XNCN  (5 điểm - bao gồm cả điểm nội dung và trình bày)

1) Đồ án phải đưa ra ít nhất 2 phương án quy hoạch mặt bằng chung XNCN. Việc đánh giá lựa chọn phương án thông qua các sơ đồ (0.5 điểm):
- Sơ đồ phân khu chức năng và bố trí các bộ phận chức năng theo dòng vật liệu và theo mức độ vệ sinh công nghiệp.

- Sơ đồ tổ chức giao thông, luồng hàng và luồng người.

- Đánh giá về phương diện sử dụng đất và khả năng mở rộng

- Đánh giá về tổ chức không gian kiến trúc

2) Bản vẽ mặt bằng chung phương án chọn tỉ lệ 1/500 - 1/1000 (2 điểm). Trong đó thể hiện bố trí các công trình, các tuyến giao thông chính, phụ; cổng chính, cổng phụ, hệ thống sân bãi và hệ thống cây xanh, cảnh quan, hàng rào ranh giới xí nghiệp công nghiệp. Vẽ mặt cắt của các tuyến đường chính trong nhà máy.

3) Vẽ mặt đứng khai triển hướng nhìn từ tuyến đường chính của khu công nghiệp, tỷ lệ 1/250; 1/500 (0,5 điểm)

4) Vẽ phối cảnh tổng thể nhà máy hoặc mô hình và một số tiểu cảnh (1,5 điểm)

5) Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu: (0.5 điểm):
- Thống kê diện tích, tỉ lệ chiếm đất của các loại đất cây xanh, đất xây dựng công trình, đất giao thông và sân bãi, đất cây xanh.

- Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

2.2 Thiết kế nhà sản xuất chính của XN (5 điểm)

1) Bản vẽ mặt bằng nhà sản xuất - tỉ lệ 1/200; 1/300 (1 điểm). Trong đó phải thể hiện rõ các vấn đề sau:

-  Mặt bằng lưới cột, trục định vị ngang và dọc nhà, các kích thước cơ bản (nhịp, bước cột...) khe biến dạng (nếu có), kết cấu bao che;
- Bố trí các bộ phận chức năng, mặt bằng bố trí thiết bị theo dây chuyền sản xuất;
- Tổ chức giao thông bên trong xưởng, cửa đi vào...

2) Bản vẽ mặt cắt ngang nhà tỉ lệ 1/100 - 1/200; Mặt cắt dọc tỉ lệ 1/200 - 1/300 trong đó thể hiện các vấn đề sau (1 điểm):

- Giải pháp kết cấu chịu lực, bao che, chỉ dẫn các loại cấu kiên và vật liệu xây dựng dự kiến sử dụng.

- Trục định vị, cốt cao, các kích thước cơ bản

- Giải pháp chiếu sáng, thông gió, thoát nước mưa

3) Vẽ chi tiết cấu tạo từ móng đến mái tỉ lệ 1/50 và một vài chi tiết biểu hiện được đặc điểm chính của giải pháp kết cấu, kiến trúc do mình lựa chọn trong việc thiết kế mặt cắt và tổ hợp mặt đứng công trình (0,5 điểm). 
(Không vẽ lại những chi tiết đã có trong sách cấu tạo).

4) Vẽ hai mặt đứng nhà sản xuất (mặt trước và mặt bên). Tỉ lệ 1/100 - 1/300. Yêu cầu thể hiện rõ giải pháp tổ hợp hình khối, màu sắc trang trí, chất liệu sử dụng, bố trí cửa sổ, cửa đi (1,5 điểm)

5) Phối cảnh nội ngoại thất nhà sản xuất (1 điểm)

2.3 Yêu cầu thể hiện:

- Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A1

- Phương pháp thể hiện: vẽ tay, vẽ máy; khuyến khích vẽ tay các phần thể hiện kiến trúc như mặt đứng phối cảnh.

- Chất liệu thể hiện: không hạn chế

- Mô hình: không nằm trong khối lượng phải thể hiện song không hạn chế. Có khuyến khích nếu làm tốt.

- Bản vẽ đóng thành tập, có bìa, ngoài bìa đề rõ tên đồ án, họ tên sinh viên, lớp, họ tên giáo viên hướng dẫn. .

- Khi nộp đồ án phải nộp kèm bản vẽ thông qua từng buổi và có chữ kí của giáo viên hướng dẫn thì đồ án mới được chấm.

2.4 Thời gian làm đồ án

Thời gian làm đồ án: 8 tuần, phân chia như sau:

- Tuần thứ 1: 

Nhận đồ án, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

- Tuần thứ 2 - 3:
Thiết kế quy hoạch mặt bằng chung XNCN

- Tuần thứ 4 - 8: 
Thiết kế nhà sản xuất

- Tuần thứ 9: 

Thể hiện

Lịch nộp Đồ án sẽ được Bộ môn thông báo sau.

3. Tài liệu tham khảo

Sinh viên có thể tham khảo: 

- Các đồ án công nghiệp điển hình tại website http://bmktcn.com mục Thư viện/Đồ án điển hình/Đồ án KTCN số 01

Nghiêm cấm việc sao chép các đồ án.

	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm  200

Chủ nhiệm bộ môn KTCN
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